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Tóm tắt: Sử dụng số liệu khảo sát về gia đình nông thôn Bắc Bộ
giai đoạn 1960-1975 trong khuôn khổ hệ Đề tài cấp Viện năm
2017 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, bài viết tìm hiểu về
phân công lao động trong sản xuất/kinh doanh của hộ gia đình
nông thôn những năm 1960-1975.(1) Kết quả nghiên cứu cho thấy
ngưêi vợ là ngưêi thực hiện chính các khâu trong công việc sản
xuất kinh doanh của hộ gia đình. Đáng chú ý, mô hình ngưêi vợ
là ngưêi đảm nhiệm chính công việc sản xuất/ kinh doanh của
hé ®ưîc quyết định bởi bối cảnh xã hội và lịch sử giai đoạn 1960
- 1975 thay vì các yếu tố nguồn lực hay giá trị văn hóa. 

Từ khóa: Gia đình; Gia đình nông thôn; Phân công lao động
trong gia đình; Miền Bắc giai đoạn 1960-1975.

1. Giới thiệu

Để xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, phong trào hợp tác
hóa nông nghiệp ®ưîc phát động từ năm 1958 và trở thành cao trào trong
năm 1960. Cuối năm 1960, toàn miền Bắc đã có 2.404.800 hộ, chiếm tỷ
lệ 85,83% số hộ nông nghiệp, vào làm ăn tập thể. ở địa bàn nông thôn, từ
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năm 1965 trở đi, số hộ nông dân tham gia hợp tác xã (HTX) ngày càng
cao. Đến năm 1970, tỷ lệ nông dân vào làm ăn tập thể lên 95,5%. Đến năm
1975, có 96,4% số hộ xã viên tham gia HTX nông nghiệp bậc cao. Trong
15 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1960 – 1975), ở miền Bắc có hiện
tưîng di dân cơ học khá lớn. Hơn nữa, trong kháng chiến chống Mỹ, đã
có hàng triệu thanh niên rời quê hư¬ng tham gia lực lưîng vò trang, thanh
niên xung phong hay dân công hỏa tuyến. Nhiều đơn vị dân quân trực
chiến thu hút hàng chục vạn ngưêi khác tham gia bảo vệ quê hư¬ng. Vì
vậy, có hiện tưîng trong các HTX sản xuất nông nghiệp, phần lớn công
việc sản xuất đều phụ thuộc vào phụ nữ và những ngưêi ở ngoài độ tuổi
lao động (Tổng cục Thống kê, 1990).

Còng trong giai đoạn này, Trung ư¬ng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
đã phát động phong trào “Ba đảm nhiệm” với toàn thể phụ nữ miền Bắc.
Phong trào Ba đảm nhiệm gồm: đảm nhiệm sản xuất và công tác thay thế
cho nam giới đi chiến đấu; đảm nhiệm công việc gia đình, khuyến khích
chồng con yên tâm chiến đấu; đảm nhiệm phục vụ chiến đấu khi cần thiết.
Phong trào này là một cuộc vận động chính trị, cổ vũ chị em phấn đấu tự
cưêng để gánh vác trách nhiệm mới. “Phải lao động khẩn trư¬ng với năng
suất cao hơn để làm thêm phần của nam giới, của chồng con đi chiến đấu”
(Nhiều tác giả, 1965). 

Với mô hình kinh tế tập thể mà chủ đạo là mô hình HTX nông nghiệp
và những điều kiện chính trị - xã hội ở nông thôn miền Bắc giai đoạn 1960
– 1975, vai trò và địa vị của ngưêi phụ nữ trong gia đình cũng như trong
sản xuất có những thay đổi đáng kể. Phụ nữ ®ưîc tham gia nhiều hơn vào
các hoạt động kinh tế tập thể do nam giới đi chiến trưêng. Tuy nhiên, “lợi
thế” này trong một số trưêng hợp cũng là những “bất lợi” do ngưêi phụ nữ
phải đảm ®ư¬ng gánh vác cả các công việc chăm sóc con cái, chu toàn với
hai bên họ hàng và tham gia sản xuất tập thể. Sử dụng dữ liệu điều tra hồi
cố về Gia đình nông thôn Bắc Bộ giai đoạn 1960-1975 tại xã Nghĩa Hùng
và xã Nghĩa Thắng thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bài viết tìm
hiểu về các hoạt động kinh tế trong quy mô hộ gia đình, sự phân công lao
động trong sản xuÊt/kinh doanh (SX/KD) và các yếu tố ảnh hưëng đến
ngưêi đảm nhiệm chính công việc SX/KD của hộ gia đình. Việc sử dụng
phư¬ng pháp hồi cố giúp cho nhà nghiên cứu tái hiện lại ®ưîc đời sống
của ngưêi dân nông thôn trong giai đoạn này. Tuy vậy, phư¬ng pháp hồi
cố có những điểm hạn chế nhất định về tính chính xác. Đặc biệt với chủ
đề phân công lao động, tính chính xác của số liệu sẽ chỉ mang tính chất
tư¬ng đối khi ngưêi trả lời cung cấp thông tin về các công việc, ngưêi thực
hiện các công việc của gia đình họ cách đây một khoảng thời gian khá xa,
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từ 42 đến 57 năm. Hơn nữa, ngưêi trả lời tham gia trong khảo sát này là
những ngưêi hiện đang ở lại địa phư¬ng, không đại diện ®ưîc hoàn toàn
cho ngưêi dân nông thôn tại địa bàn ở giai đoạn đó. Bởi vậy, các dữ liệu
trong nghiên cứu này chỉ đại diện cho những ngưêi đã và đang sống tại địa
bàn khảo sát và là những dữ liệu tham khảo, chưa phản ánh đầy đủ về mô
hình phân công lao động trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn
1960 - 1975.

2. Điểm luận 

Tư liệu về hôn nhân – gia đình trong giai đoạn 1960 -1975 ở miền Bắc
chủ yếu là các bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nưíc Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa và các xuất bản phẩm của một số cơ quan quản lý nhà
nưíc nhằm phục vụ cho “mặt trận tư tưëng văn hóa” thời kỳ này (Nhiều
tác giả, 1965). Các tư liệu nghiên cứu xuất bản trong thời kỳ này không
nhiều và chủ yếu bàn về vị trí và vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã
hội qua việc thực hiện phong trào Ba đảm nhiệm trong sự nghiệp chống
Mỹ cứu nưíc, tính cấp thiết cần giải phóng phụ nữ thời kỳ này. 

Các tư liệu trưíc những năm 90 của thế kỷ XX vÒ gia đình và phụ nữ
ở miền Bắc giai đoạn 1960-1975 thưêng phản ánh sự tham gia và vai trò
của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình cũng như kinh tế tập thể (Lê
Trọng và Lê Thị Nhâm Tuyết, 1988) thông qua một số khía cạnh như: các
hoạt động xã hội và lao động ở HTX và lao động gia đình, thu nhập, đời
sống tinh thần của ngưêi phụ nữ và địa vị của họ trong gia đình (Phạm
Bích Hằng, 2002; Trần Thị Vân Anh, 2001). 

Hầu hết các gia đình nông thôn đều tham gia vào sản xuất tập thể dưíi
sự điều hành của HTX. Sự chuyển đổi mô hình kinh tế mang tính tư hữu
sang hình thức tập thể đã có tác động mạnh mẽ tới lĩnh vực nông nghiệp
và đơn vị sản xuất là hộ gia đình. Điều này đã làm thay đổi sự phân công
lao động truyền thống theo giới: phụ nữ cũng như nam giới đều ®ưîc bình
đẳng tham gia HTX (Trích lại theo Đào Hồng Lê và cộng sự, 2014). Rõ
ràng việc vận hành bởi quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mới cùng với
bối cảnh chính trị xã hội của giai đoạn 1960 – 1975 khi mà phần lớn nam
giới ®ưîc điều động ra chiến trưêng đã làm thay đổi phân công lao động
trong gia đình, đặc biệt là đối với các gia đình ở nông thôn. Theo đó, ở
nông thôn, mô hình HTX nông nghiệp đã làm thay đổi địa vị của phụ nữ.
Cụ thể, họ tham gia các công việc xã hội ngang với nam giới, thậm chí
đảm nhiệm các công việc vốn trưíc đây thuộc về nam giới trong hoạt động
sản xuất. Nhìn chung, phụ nữ miền Bắc trong thời kỳ này giữ một vai trò
quan trọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. 
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3. Phân công lao động sản xuất trong hộ gia đình nông thôn thời kỳ
1960 - 1975

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp của hộ gia đình

Tìm hiểu về các mô hình SX/KD hộ gia đình tại hai xã thuộc Nam Định
cho thấy 93,5% trong tổng số 400 hộ gia đình tham gia sản xuất HTX nông
nghiệp, 3,5% hộ gia đình đã tham gia vào HTX thủ công và dịch vụ. Kinh
tế cá thể hộ gia đình vẫn ®ưîc mét bộ phận các hộ gia đình duy trì bên cạnh
việc tham gia sản xuất HTX với 9,5% hé gia đình ở địa phư¬ng có hoạt
động kinh tế buôn bán nhỏ, 9,2% duy trì sản xuất hộ nông nghiệp cá thể. 

Lĩnh vực làm việc chính của ngưêi vợ và ngưêi chồng trong gia đình 

Lao động sản xuất tập thể HTX là mô hình chủ đạo của miền Bắc trong
giai đoạn 1960-1975. Tuy nhiên, có sự chênh lệch đáng kể giữa ngưêi vợ
và ngưêi chồng ở cả hai giai đoạn, năm đầu và năm thứ năm sau kết hôn,
ngưêi vợ tham gia HTX nhiều hơn so với ngưêi chồng (xem Bảng 1). 

Bảng 1. Lĩnh vực làm việc chính của ngưêi vợ và ngưêi chồng (%)

Hình 1. Mô hình hoạt động sản xuất của hộ gia đình (%)



Lỗ Việt Phư¬ng 41

Điều đáng nói là tỷ lệ ngưêi vợ tham gia HTX trong năm đầu tiên và
năm thứ năm sau kết hôn không thay đổi trong khi tỷ lệ này ở ngưêi chồng
có những chuyển dịch nhất định. Trong năm đầu kết hôn, 61% ngưêi
chồng làm việc ở HTX thì đến thời điểm 5 năm sau còn 55%. Sau 5 năm
kết hôn, việc làm của ngưêi chồng có sự chuyển dịch nhẹ từ khu vực HTX
sang khu vực nhà nưíc. Điều này có thể là do tỷ lệ ngưêi chồng đi bộ đội
tăng lên và một số ít rời HTX làm các nghề phi nông cho hộ gia đình.
Trong khi đó, ngưêi vợ hầu như không có sự chuyển dịch về việc làm là
do trong 5 năm đầu kết hôn ngưêi vợ thưêng gắn liền với việc sinh nở và
nuôi con. 

Ngưêi thực hiện chính các hoạt động SX/KD trong hé gia đình

Tính đến thời điểm 5 năm sau kết hôn, các hoạt động sản xuất chung
với gia đình là chủ yếu: sản xuất nông nghiệp là 57,8%, sản xuất phi nông
nghiệp là 6,8%. Trong hộ gia đình nông thôn ở Nam Định giai đoạn 1960
– 1970 mô hình phân công lao động trong SX/KD như thế nào? 

Số liệu từ bảng 2 cho thấy, ngưêi vợ là ngưêi thực hiện chính các hoạt
động SX/KD trong gia đình ở hầu hết các khâu: từ quản lý tiền bạc, bán
sản phẩm, mua sắm cho hoạt động SX/KD, vận chuyển hàng hóa, trực tiếp
SX/KD và quản lý SX/KD. Sự tham gia của ngưêi chồng khá hạn chế so
với ngưêi vợ, thậm chí là thấp hơn so với ngưêi mẹ trong hé gia đình đối
với các hoạt động liên quan đến mua sắm, bán sản phẩm và quản lý tiền.
Kết quả này phù hợp với dữ liệu của Tổng cục Thống kê về thời kỳ này
cho rằng, do “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nưíc phát triển lên đỉnh
cao, đã có hàng triệu thanh niên rời quê hư¬ng tham gia lực lưîng vò
trang, thanh niên xung phong hay dân công hỏa tuyến. Vì vậy, có hiện

Bảng 2. Ngưêi thực hiện chính các hoạt động SX/KD 
trong hộ gia đình (%)
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tưîng trong các HTX sản xuất nông nghiệp, phần lớn công việc sản xuất
đều phụ thuộc vào phụ nữ và những ngưêi ở ngoài độ tuổi lao động” (Tổng
cục Thống kê, 1990). 

Các yếu tố tác động đến việc trực tiếp SX/KD của ngưêi vợ trong gia
đình nông thôn những năm 1960 – 1975

Tổng quan tài liệu nghiên cứu về thời kỳ này cho thấy điều kiện lịch sử
và bối cảnh xã hội là một trong những yếu tố có tác động cơ bản đến việc
ngưêi vợ là ngưêi thực hiện chính các hoạt động SX/KD của hộ gia đình.
Thêm vào đó, các kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy có
sự chuyển dịch về vai trò của ngưêi vợ và ngưêi chồng trong hoạt động
SX/KD nói chung và hoạt động sản xuất nông nghiệp nói riêng. Xét chung
trên quy mô toàn quốc, SX/KD trong hé gia đình ®ưîc cho rằng phù hợp
hơn với nam giới và nam giới cũng là ngưêi làm nhiều hơn so với phụ nữ
(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, 2008; Trần Thị Vân Anh
và Nguyễn Hữu Minh, 2008). Tuy nhiên, điểm khác biệt có thể là do mô
hình SX/KD trong các nghiên cứu này ®ưîc tính bao gồm đa lĩnh vực, đa
ngành nghề chứ không chỉ riêng trong ngành nông nghiệp. 

Trong phân tích này chúng tôi vận dụng quan điểm của lý thuyết sự lựa
chọn hợp lý. Lý thuyết lựa chọn hợp lý xuất phát từ các quan điểm kinh tế
học và coi nguồn lực có vai trò then chốt trong việc ra quyết định (Mai Huy
Bích, 2010), trên cơ sở đó, chúng ta thưêng tối đa hóa lợi ích trong các mối
quan hệ. Theo đó, các yếu tố như thu nhập, trình độ học vấn có sự tác động
đến phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình. ngưêi vợ hay
ngưêi chồng có thu nhập cao hơn, có trình độ học vấn tốt hơn sẽ có nguồn
lực tốt hơn trong SX/KD. Hơn nữa, trong bối cảnh ngưêi chồng đi bộ đội,
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu thì ngưêi vợ ở lại quê hư¬ng là
ngưêi đảm nhiệm quán xuyến công việc gia đình và sản xuất. 

Kết quả khảo sát cho thấy 46,5% ngưêi vợ là ngưêi thực hiện chính các
công việc SX/KD của hộ gia đình trong giai đoạn 1960-1975. Để tìm hiểu
các yếu tố tác động đến việc phụ nữ là ngưêi thực hiện chính công việc
SX/KD cho hé gia đình, mô hình hồi quy đa biến ®ưîc xây dựng với biến
phụ thuộc là: “Vợ thực hiện chính việc SX/KD” với các phư¬ng án trả lời;
1=Có; 0=Không. Các biến số độc lập bao gồm: nghề nghiệp của ngưêi vợ
vào năm đầu kết hôn; nghề nghiệp của ngưêi chồng vào năm đầu kết hôn;
so sánh học vấn của vợ và chồng; năm kết hôn; ngưêi đóng góp thu nhập
nhiều nhất vào năm đầu kết hôn. Các biến can thiệp bao gồm: mức sống
của hộ gia đình 5 năm đầu kết hôn; chung sống với bố mẹ 2 bên trong 5
năm đầu hôn nhân; khoảng thời gian xa chồng/ vợ trong 5 năm đầu kết
hôn (Bảng 3). 
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Năm kết hôn hầu như không có tác động đến việc ngưêi vợ làm chính

công việc SX/KD của hộ gia đình. Điều này có thể do trong bối cảnh lịch

sử miền Bắc chiến tranh kéo dài và việc duy trì mô hình HTX nông nghiệp

trong suốt thời kỳ này nên không có sự khác biệt. Trong bối cảnh miền

Bắc vừa sản xuất vừa kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tiến hành xây

Bảng 3. Mô hình hồi quy các yếu tố tác động đến việc ngưêi vợ là
ngưêi thực hiện chính việc SX/KD trong 5 năm đầu hôn nhân

Mức ý nghĩa thống kê: *P<0,1  **P<0,05  ***P<0,001
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dựng chủ nghĩa xã hội, lao động sản xuất nông nghiệp chủ yếu do phụ nữ
đảm nhiệm, kể cả những việc cày ruộng xưa vốn thuộc lĩnh vực nam giới
độc quyền (Hoàng Bá Thịnh, 2002). Quán triệt ®ưêng lối của Đảng, phong
trào thi đua chống Mỹ, cứu nưíc diễn ra sôi nổi với khẩu hiệu “mỗi ngưêi
làm việc bằng hai” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ Hội nghị chính
trị đặc biệt năm 1964 (Doãn Hùng và Đoàn Minh Huấn, 2010). 

Trong nghiên cứu này, biến số nghề nghiệp của ngưêi vợ và ngưêi
chồng ®ưîc tìm hiểu ở thời điểm năm đầu tiên kết hôn và năm thứ năm
của hôn nhân. Những phân tích trên đây cho thấy nghề nghiệp của ngưêi
vợ hầu như không có sự chuyển dịch và nghề nghiệp của ngưêi chồng có
sự chuyển dịch nhẹ trong khoảng thời gian này. Do vậy, chúng tôi lựa chọn
biến số nghề nghiệp vợ và ngưêi chồng ở năm đầu kết hôn để tìm hiểu về
sự tác động đến việc thực hiện chính SX/KD của ngưêi vợ trong 5 năm đầu
hôn nhân. Kết quả từ bảng 3 cho thấy nghề nghiệp của cả vợ và chồng có
những tác động nhất định đến khả năng ngưêi vợ là ngưêi thực hiện chính
việc SX/KD trong hé gia đình, đặc biệt là nghề nghiệp của ngưêi vợ. Việc
SX/KD của hộ gia đình thời kỳ 1960 – 1975 chủ yếu là sản xuất nông
nghiệp, vì vậy, nếu vợ làm việc thuộc lĩnh vực nông nghiệp thì khả năng
ngưêi vợ làm chính trong SX/KD của hộ cao gấp bốn lần so với ngưêi vợ
có việc làm phi nông nghiệp. Trong các gia đình ngưêi chồng là bộ đội,
công an – nhóm nghề nghiệp thưêng vắng nhà - thì ngưêi vợ có xu hưíng
thực hiện chính công việc SX/KD trong gia đình nhiều hơn gấp 2,5 lần so
với các gia đình có chồng làm nông nghiệp. 

Theo quan điểm lý thuyết nguồn lực, yếu tố thu nhập và học vấn có tác
động nhất định đến việc phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia
đình. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế - xã hội những năm 1960 – 1975, khi
mà nhà nhà tham gia HTX nông nghiệp và hầu hết nam giới tham gia và
phục vụ chiến đấu, việc có thu nhập và học vấn cao hơn của ngưêi vợ và
ngưêi chồng hầu như không có tác động đến việc ngưêi vợ làm chính việc
SX/KD của hộ. 

Các nghiên cứu về gia đình cho thấy gia đình mở rộng có những ưu thế
nhất định cho việc tập trung nhân lực cho SX/KD hộ gia đình và có sự hỗ
trợ nhất định từ các thành viên trong cuộc sống (Mai Huy Bích, 2010). Bên
cạnh ý nghĩa tục lệ sống chung gia đình chồng sau khi cưíi trong mét
khoảng thời gian nhất định thì nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng cần đến sự giúp
đỡ của bố mẹ và các anh chị em trong thời gian đầu kết hôn (Nguyễn Hữu
Minh, CH. Hirschman, 2000; Mai Văn Hai và cộng sự, 2000). Tuy nhiên,
số liệu từ bảng 3 ở nghiên cứu này cho thấy việc chung sống với cha mẹ
hai bên trong khoảng 5 năm đầu hôn nhân không có tác động đáng kể đến
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khả năng ngưêi vợ làm chính các công việc SX/KD trong hé gia đình. 

Năm 1964, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Vì
vậy, trong giai đoạn này, miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá
hoại, vừa xây dựng kinh tế. Trong bối cảnh này, phần lớn nam giới ®ưîc
huy động phục vụ và trực tiếp chiến đấu. Khoảng thời gian ngưêi chồng
đi xa nhà trong 5 năm đầu hôn nhân có ảnh hưëng như thế nào đến phân
công lao động trong gia đình? Kết quả từ mô hình hồi quy cho thấy việc
đi xa nhà của ngưêi chồng có những ảnh hưëng nhất định đến khả năng
ngưêi vợ là ngưêi đảm nhiệm chính việc SX/KD của gia đình, đặc biệt
trong nhóm gia đình có thời gian xa cách từ một năm trở lên. Trong 5 năm
đầu kết hôn, khoảng thời gian xa cách càng lớn thì ngưêi vợ trong các gia
đình càng có nhiều khả năng là ngưêi đảm nhiệm chính công việc lao
động SX/KD của gia đình. Những gia đình vợ chồng có khoảng thời gian
xa nhau một năm trở lên trong 5 năm đầu hôn nhân, ngưêi vợ có khả năng
làm chính các công việc SX/KD gấp 2,3 lần so với các gia đình không có
sống xa nhau. 

Kết luận

Trong giai đoạn 1960 – 1975, do bối cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế,
vai trò của phụ nữ đối với gia đình và xã hội càng ®ưîc khẳng định hơn
bao giờ hết. Phụ nữ có vai trò “đảm nhận công tác hậu phư¬ng thay thế
nam giới ra tiền tuyến”. Trong các gia đình nông thôn ở Nam Định, ngưêi
vợ là ngưêi đảm nhiệm chính đối với tất cả các công việc SX/KD của hộ.
Các yếu tố nghề nghiệp của ngưêi vợ, ngưêi chồng và thời gian sống xa
nhau trong 5 năm đầu có tác động mạnh đến khả năng ngưêi vợ là ngưêi
đảm nhiệm chính công việc SX/KD của hộ gia đình. Điều này cho thấy,
kết quả phân tích hoàn toàn phù hợp với những dữ liệu nghiên cứu về thời
kỳ này. Bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nưíc của miền Bắc đã thôi
thóc nam giới rời quê hư¬ng để tham gia vào các lực lưîng chiến đấu giai
đoạn 1960 – 1975 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là một yếu tố
có tác động đến việc tham gia SX/KD của ngưêi phụ nữ trong gia đình.
Đặc biệt là trong các gia đình mà ngưêi vợ làm nghề nông nghiệp, ngưêi
chồng là bộ đội và có khoảng thời gian sống xa nhau hơn một năm trở lên
trong 5 năm đầu hôn nhân, ngưêi vợ có vị trí và vai trò đảm nhiệm chính
các công việc SX/KD của hộ gia đình hơn so với các gia đình ngưêi vợ
làm phi nông nghiệp và ngưêi chồng không là công an/bé đội. 

Trong giai đoạn này, mô hình kinh tế chủ đạo của nông thôn miền Bắc
là kinh tế tập thể HTX và dữ liệu từ nghiên cứu này cho biết có 84,0%
ngưêi vợ tham gia HTX mà trong đó chủ yếu là HTX nông nghiệp. Bởi
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vậy, bối cảnh lịch sử, chính trị và mô hình lao động sản xuất tập thể HTX
ở miền Bắc giai đoạn 1960-1975 có thể là các yếu tố tác động mạnh mẽ
đến phân công lao động SX/KD trong hộ gia đình chứ không phải là các
nhóm yếu tố nguồn lực như thu nhập, học vấn và mức sống như kết quả
nghiên cứu của một số khảo sát ở các địa bàn khác và ở các giai đoạn
kh¸c.n

Chú thích
(1) Bài viết ®ưîc thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Viện năm 2017 “Phân

công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn miền Bắc giai đoạn
1960-1975”. 
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